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I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH:  TÊN DỰ ÁN – CHỦ ĐẦU TƯ – ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

1. Giới thiệu chung:

Dự án đầu tư xây dựng công trình “Trường Mầm Non Tam Phú - Phường Tam Phú– Quận Thủ Đức – TP. HCM ” là một trong những mục tiêu trọng tâm mà Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ II (2000 - 2005) đề ra nhằm mục đích xây dựng một trường mầm non đạt chuẩn quốc gia về công tác giáo dục, có đầy đủ tiện nghi cơ sở vật chất hiện đại để đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện thân thể cũng như nhu cầu vui chơi giải trí của lứa tuổi mầm non trong địa bàn phường.

2. Tên dự án – Chủ đầu tư – Địa chỉ liên lạc:

a.Tên dự án:

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

“TRƯỜNG MẦM NON TAM PHÚ  

PHƯỜNG TAM PHÚ – QUẬN THỦ ĐỨC – TP.HỒ CHÍ MINH”

b.Chủ đầu tư – Địa chỉ liên lạc:

-  Chủ đầu tư : 
Ban Quản Lý Dự Án Khu Vực Q.TĐức 

-  Địa chỉ
  :
193 đường Tagoe – Quận Thủ Đức 

-  Điện thoại  :
8.963 147 

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP DỰ ÁN -  SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ

1. Cơ sở pháp lý để lập dự án:

· Căn cứ nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ về việc ban hành qui chế Quản lý đầu tư và xây dựng công trình.

· Căn cứ thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 1/04/2005 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản.

· Căn cứ thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây Dựng v/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản.

· Căn cứ thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây Dựng v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư công trình.

· Căn cứ thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ.

· Căn cứ quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

· Căn cứ thông tư số 06/1999/TT-BXD ngày 24/11/1999, thông tư 07/2000/TT-BKH và thông tư 01/2000/TT-BKH  của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định và báo cáo đầu tư, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung.

· Căn cứ quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về việc ban hành định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình.

· Căn cứ thông tư số 137/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ Tài Chánh về việc hướng dẫn bảo hiểm công trình XD.

· Căn cứ quyết định số 65/2001/QĐ-UB ngày 31/07/2001 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về đơn giá khảo sát xây dựng khu vực Tp.HCM.

· Căn cứ chỉ thị 29/2002/CT-UB ngày 31/12/2002 của UBND Tp.Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý nhà nước về đấu thầu.

· Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

· Căn cứ hướng dẫn 1358/XD-KTSK ngày 08/03/2005 của Sở Xây Dựng về hướng dẫn nội dung và qui trình thẩm định thiết kế cơ sở các công trình dân dụng và công nghiệp của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Tp.HCM.

· Căn cứ thông báo số 325/TB-VP của Văn phòng HĐND – UBND Thành phố ngày 05/08/2004. 

· Căn cứ kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2006 của UBND Q.Thủ Đức.

2. Sự cần thiết phải đầu tư:

Phường Tam Phú thuộc quận Thủ Đức trước đây là xã Tam Phú với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Khu vực đang trên đường Đô thị hóa, tuy nhiên cơ sở vật chất hạ tầng còn rất thiếu thốn đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Dân số của phường đến nay khỏang 17.700 người trong đó số trẻ ở độ tuổi mẫu giáo tương đối cao. Dù vậy, hiện nay trên địa bàn phường chỉ có rải rác 1-2 trường mẫu giáo với cơ sở vật chất chắp vá, phòng ốc chật chội, tạm bợ hòan tòan không đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản của trường mầm non thành thị. Sỉ số bình quân của trẻ trên 1 phòng quá lớn (55 em/1 phòng) gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như khả năng trí lực của trẻ.

Trước tình hình trên, ngày 24/07/2004, tại trụ sở HĐND – UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Đua, phó Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì buổi làm việc với thường trực Quận ủy, UBND Quận Thủ Đức về việc thực hiện kế họach phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2004 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ II (2000 – 2005). Trong đó, một trong các chỉ tiêu trọng tâm cần phải thực hiện là việc chuyển giao khu đất của phân xưởng dệt 9 cho Quận để xây dựng trường mầm non. Ủy Ban Nhân Dân Quận Thủ Đức lập ngay dự án đầu tư trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai đưa vào kế họach XDCB trong năm.

III. QUY MÔ ĐẦU TƯ – HÌNH THỨC ĐẦU TƯ:



1. Quy mô đầu tư:

Căn cứ theo nhu cầu thực tế tại địa phương kết hợp với tiêu chuẩn quy họach, tiêu chuẩn ngành đồng thời tổng hợp ý kiến của các Ban ngành chức năng, trường mầm non Tam Phú được đề xuất với qui mô sau: Trên khu đất có diện tích 5.153,9m2 bố trí khối lớp học gồm 2 phòng học dành cho nhóm trẻ, 6 phòng học dành cho lớp mẫu giáo, bên cạnh đó còn bố trí khối hành chánh, khối phục vụ, bếp ăn, sân chung, sân chơi riêng cho từng nhóm trẻ…

2. Hình thức đầu tư:

Tòan bộ họat động của trường đều do nhà nước quản lý nên các khỏan chi phí họat động và đầu tư đều do ngân sách nhà nước chi trả.

Căn cứ theo khả năng ngân sách Nhà nước hàng năm, cơ quan tài chính Quận chủ trì phối hợp xem xét nhu cầu đầu tư xây dựng của dự án để quyết định trình lên các cấp có thẩm quyền quyết định danh mục dự án và vốn đầu tư xây dựng ghi vào dự tóan ngân sách về khỏan chi xây dựng cơ bản theo đúng luật ngân sách Nhà nước.

IV. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG VÀ HIỆN TRẠNG


1. Địa điểm:

· Thuộc phường Tam Phú – Quận Thủ Đức – TP.HCM

· Hướng Tây Bắc giáp đường Phú Châu.
· Hướng Đông Bắc,  giáp đất thuộc nhà thờ.
· Hướng Đông Nam, Tây Nam giáp đất thổ cư.
Khu đất được cấp bao gồm một phần đất rộng 4.974m2 (thuộc thửa số 19, tờ bản đồ địa hình thứ 1) hướng ra đường Phú Châu (bao gồm cả phần đất nằm trong lộ giới) và một phần đất rộng 558m2 (thuộc thửa số 1, tờ bản đồ địa hình thứ 23) hướng ra đường số 6, đều thuộc sự quản lý của phân xưởng dệt 9. Sau khi thỏa thuận giữa các bên, UBND Quận Thủ Đức đã quyết định thu hồi phần đất có diện tích 461,9m2 của bà Nghiêm Thị Giồng (thuộc thửa số 20, tờ bản đồ địa hình thứ 1) để sáp nhập vào khuôn viên trường, bù lại sẽ giao cho bà Giồng phần đất thuộc thửa số 1 hướng ra đường số 6 với diện tích đúng bằng diện tích khu đất thuộc chủ quyền của bà. Như vậy diện tích khuôn viên trường dự kiến xây dựng (không bao gồm phần đất còn dư thuộc thửa số 1) là: 4.974 + 461,9 = 5.435,9m2.

- Khuôn viên trường đã trừ lộ giới: khoảng 5.153,9m2.

2. Hiện trạng:


+ Địa hình

· Khu đất có tổng diện tích :      5.435,9m2.

· Diện tích khu đất sau khi trừ lộ giới: 5.153,9m2.

· Đất hiện trạng sử dụng làm nhà xưởng.


+ Khí hậu: Thuộc khí hậu chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

· Nhiệt độ bình quân 27(C.

· Hướng gió thịnh hành là Đông Nam vào mùa nắng và Tây Nam vào mùa mưa.

· Lượng mưa trung bình 1997mm/năm.


+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật


- Cấp điện: sử dụng nguồn điện lưới quốc gia.


- Cấp nước: sử dụng hệ thống cấp nước khu vực của Thành phố.


- Thoát nước: hiện chưa có hệ thống thoát nước trong khu vực.

- Giao thông: từ vị trí khu đất đi ra trực tiếp đường Phú Châu.

+ Địa chất:

V. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH & GIẢI PHÁP XÂY DỰNG:

1. PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH:


a. Nguyên tắc chung:

· Căn cứ quy mô, hình dáng khu đất, đặc điểm hiện trạng, chức năng của trường mầm non…, quy hoạch mặt bằng tổng thể của trường, giải quyết tốt mối quan hệ giữa xây dựng trước mắt và phát triển lâu dài. Đảm bảo gắn kết hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn khu.

· Công trình thiết kế đảm bảo đúng tiêu chuẩn thiết kế của nhà nước quy định.

· Kiến trúc và mặt đứng công trình có bố cục màu sắc phù hợp toàn khu, nhằm đảm bảo yêu cầu về mỹ quan đô thị.

· Đảm bảo yêu cầu các dịch vụ kỹ thuật công trình như chỗ đậu xe, phòng cháy chữa cháy, hành lang an toàn giao thông, môi sinh môi trường…

b. Tổ chức mặt bằng tổng thể:

· Công trình nằm trên khu đất rộng 0.5435,9 ha (sau khi trừ lộ giới còn 5.153,9m2), cổng chính hướng Tây Bắc hướng ra đường Phú Châu, phường Tam Phú – Quận Thủ Đức - Tp . HCM. 

· Tổng thể công trình được bố trí trải dài theo hướng Đông Bắc – Tây Nam trên cơ sở hình dáng hiện trạng của khu đất với qui mô 1 trệt, 1 lầu.  

· Các phòng Hành chánh, chức năng bố trí theo hướng Tây Bắc, gần cổng chính thuận lợi cho công tác quản lý cũng như liên hệ với phụ huynh học sinh.

· Khối lớp học được bố trí tập trung theo nhóm và được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn qui định của ngành, tạo điều kiện cho trẻ có một không gian học tập tòan diện, phát triển năng khiếu , vui chơi, nghỉ ngơi… Ở trung tâm của các nhóm lớp bố trí sân chơi chung lát gạch bêtông tự chèn vừa là nơi tập thể dục, kết hợp bố trí các thiết bị ngòai trời như đu quay, cầu tuột…Bên cạnh là vườn cây thực nghiệm cho trẻ làm quen với việc trồng trọt, chăm bón cây.

· Khối phục vụ bao gồm bếp nấu được thiết kế theo dây chuyền họat động một chiều và phòng giặt ủi, hiên phơi có mái che. Khối phục vụ được bố trí cách ly với các khối hành chánh và lớp học, thuận tiện cho việc phục vụ và gần lối đi để dễ dàng vận chuyển lương thực, thực phẩm...

· Nhà xe giáo viên bố trí gần cổng phụ thuận tiện cho việc gởi xe, đồng thời đảm bảo mỹ quan công trình. Xung quanh trường trồng cây xanh bóng mát cải tạo điều kiện vi khí hậu, tạo không gian thóang mát cho tòan khu. 

· Hệ thống giao thông nội bộ được bố trí theo đường vòng liên tục đảm bảo sự liên thông giữa các khối nhà và thuận tiện cho việc phòng cháy, chữa cháy.

BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI

	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	DIỆN TÍCH (m2)
	TỶ LỆ (%)

	Khối công trình chính
	1.483,25
	28,78

	Công trình phụ (nhà bảo vệ, nhà xe)
	54,25
	1,05

	Sân trường, đường nội bộ 
	2.017,72
	39,15

	Bồn hoa, thảm cỏ
	1.598,68
	31,02

	Tổng cộng
	5.153,90
	100,00


*Các chỉ tiêu qui hoạch áp dụng:






1.537,5

- Mật độ xây dựng:  --------------------- x 100%
= 29,83%






5.153,9 m2


- Khoảng lùi công trình:
7,5m ( quy định khoảng lùi >= 3m đối với công trình công cộng).


  



    5.153,9 m2



- Chỉ tiêu diện tích đất: --------------------    =  22,41m2/hs






     230 hs

2. CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH & GIẢI PHÁP XÂY DỰNG:

* Khối công trình chính (Các phòng học,  hành chánh và các phòng phục vụ):


- Xây dựng mới 8 phòng học bao gồm 2 phòng học dành cho nhóm trẻ và 6 phòng học dành cho lớp mẫu giáo.

· Xây dựng các phòng ban như: phòng Hiệu trưởng, tiếp khách, phòng hành chánh - tài vụ, phòng nghỉ Giáo viên, phòng họp giáo viên, phòng y tế và các khu vệ sinh Giáo viên, học sinh kết hợp chung với các dãy nhà trên.

· Xây dựng khối phục vụ bao gồm bếp nấu và bộ phận giặt ủi.


* Khối phụ:

· Đường vào trường.

· Cổng – tường rào, nhà bảo vệ, nhà xe Giáo viên , sân chơi.

· Sân đường nội bộ, cột cờ, cây xanh.

· Hệ thống kỹ thuật hạ tầng: san nền, cấp điện, cấp thoát nước.

2a.Hạng mục chính: 

Công trình được thiết kế gồm 3 dãy nhà chính (trong đó dãy hành chánh và lớp học có qui mô 1 trệt, 1 lầu, riêng khối phục vụ có qui mô 1 trệt ) kết hợp với nhau tạo thành một tổng thể khép kín, bao quanh sân chính. Các khối nhà liên thông với nhau bởi hệ thống hành lang bao quanh kết hợp với 3 cầu thang bộ bố trí giữa các khối nhà sao cho đảm bảo khỏang cách an tòan phòng cháy chữa cháy.

 Tổng diện tích  sàn xây dựng khối nhà chính phân bố cụ thể như sau:

*Mặt bằng trệt:  Diện tích 1483,25m2, gồm:

· Nhóm trẻ 1, 2: 154 x 2 = 308 m2, mỗi phòng gồm:

+ Phòng sinh họat
:
8 x 12 
=
96
m2
+ Vệ sinh
:
6 x 4
=
24
m2
+ Hiên chơi
:
6 x 4
=
24
m2
+ Kho
:
2,5 x 4
=
10
m2




---------------





     154
m2

- Mẫu giáo 1, 2: 154 x 2 = 308 m2  , mỗi phòng gồm:



+ Phòng sinh họat
:
8 x 12
=
96
m2


+ Vệ sinh
:
6 x 4
=
24
m2


+ Hiên chơi
:
6 x 4
=
24 
m2



+ Kho
:
2,5 x 4
= 
10
m2






----------------







     154
m2

- Phòng tập thể thao
:
12 x 8
=
96
m2

- Vệ sinh thay đồ
:
4 x 4
=
16
m2

- Kho

:
2 x 4
=
8
m2
- Phòng Hiệu trưởng
:
5,5 x 4
=
22
m2
- Phòng Hành chánh
:
6 x 4
=
24
m2
- Phòng y tế
:
6 x 4
=
24
m2
- Vệ sinh nhân viên
:
2,5 x 4
= 
10
m2
- Bếp nấu, sọan, chia
:
12 x 8
=
96
m2
- Kho bếp
:
3 x 4
=
12
m2
- Vệ sinh nhân viên
:
2 x 2
=
4
m2
- Sàn nước
:
2 x 2
=
4
m2
- Sân gia công
:
5 x 4
=
20
m2
- Phòng giặt ủi
:
8 x 4
=
32
m2
- Hiên phơi
:
8 x 4
=
32
m2
- Sảnh chính
:
8 x 10,5
=
84
m2
- Sảnh phụ, hành lang, cầu thang:

383,25m2





----------------





Tổng cộng:

1483,25 m2 


*Mặt bằng lầu:  Diện tích 1206,75m2, gồm:

- Mẫu giáo 3,4,5,6: Diện tích 154 x 4 = 616 m2 , mỗi phòng gồm:


+ Phòng sinh họat
:
12 x 8
=
96
m2

+ Vệ sinh
:
6 x 4
=
24
m2

+ Hiên chơi
:
6 x 4
=
24
m2

+ Kho
:
2,5 x 4
=
10
m2





----------------






   154
m2

- Phòng họat động âm nhạc: 
8 x 12
=
96
m2
- Vệ sinh thay đồ
:
4 x 4
=
16
m2
- Kho

:
2 x 4
=
8
m2
- Phòng họp giáo viên
:
8 x 8
=
64
m2
- Phòng hiệu phó
:
4 x 4
=
16
m2
- Phòng sọan giáo án
:
6 x 4
=
24
m2
- Phòng nghỉ giáo viên
:
6 x 4
=
24
m2
- vệ sinh giáo viên
:
2 x 4
=
8
m2
- Sảnh, hành lang, cầu thang:


334,75m2





----------------





Tổng cộng
1206,75
m2
2b. Hạng mục phụ :


+ San lấp mặt bằng: diện tích 5.153,9m2 độ cao trung bình 1,2m

· Khối lượng cát san lấp: 5.153,9 x 1,2 x 1,22 = 7.958,16m3.

· Cát san lấp, hệ số đầm nén k=1,22


+ Cổng chính, cổng phụ :  25m2.

· Kết cấu thép lá, thép hình, song sắt.


+ Tường rào song sắt mặt tiền: 120 md

Kết cấu: móng, cột, đà giằng bê tông cốt thép, tường xây gạch dày  100 cao 0,8m, trên gắn khung sắt cao 1,6m.

+ Tường rào xung quanh : 220 md

Kết cấu: móng, cột, đà giằng bê tông cốt thép, tường xây gạch cao 2m, trên gắn khung lưới B40  cao 0,4m.


+ Sân đường nội bộ, bãi xe lót dale BTCT :

· Diện tích: 1214,22m2
· Đan bê tông cốt thép có chừa join dày 5 cm.
 


+ Cột cờ, bồn hoa : 1 cột.


+ Sân chơi lát gạch con sâu: Diện tích 803,5 m2.


+ Trồng cây xanh, thảm cỏ và sân tập TDTT :


- Diện tích: 1.598,68m2.


- Trồng cây phượng che bóng mát và tạo mỹ quan cho khuôn viên trường.

- Trồng cỏ lá gừng, xung quanh bồn cỏ có xây các bó vỉa, quét vôi trắng.

+ Hệ thống cấp điện khu vực.

+ Hệ thống thóat nước khu vực.

+ Hệ thống PCCC.

+ Hệ thống chống sét.
   Khuôn viên trường nằm trong khu dân cư, tầng cao khu vực thấp tầng, giao thông đối nội đối ngọai khu vực tương đối thuận lợi . 



* Danh mục các quy chuẩn áp dụng:

-   Quy chuẩn xây dựng Việt Nam phần II chương 7 qui định về kiến trúc Đô thị ban hành kèm theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

· Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (tập IV): TCVN 3907-1984.

· Tiêu chuẩn cấp nước trong nhà TCVN 4513-88 và mạng ngoài 20TCN 33-85.

· Tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ cho nhà và công trình TCVN 2622-1995.

· Tiêu chuẩn thoát nước trong nhà TCVN 4474-87 &ø mạng ngoài 20TCN 51-84.

· Tiêu chuẩn cấp điện chiếu sáng công trình công cộng TCXD 16:1986.

· Tiêu chuẩn chống sét cho các công trình xây dựng TCXD 46:1984.

· Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/04/2000 của Bộ Y Tế về việc ban hành “Qui định về vệ sinh trường học”.

2c. Giải pháp kiến trúc :
+ Công trình gồm 3 khối nhà chính được thiết kế bao quanh sân chơi chính của trường với quy mô 1 trệt, 1 lầu, riêng khối phục vụ ( bếp và bộ phận giặt ủi) có qui mô 1 trệt. Khối hành chánh và các phòng chức năng hướng ra cổng chính hướng Tây Bắc thuận lợi cho việc quản lí nội bộ cũng như giao tiếp với phụ huynh học sinh. Tổ chức 3 cầu thang bộ giữa 3 khối nhà phục vụ tốt cho việc đi lại, đảm bảo lưu thông thuận tiện và an toàn thoát người khi có sự cố. Bên phải công trình là nhà xe giáo viên thông ra lối vào phụ của trường học.



+ Chiều cao tầng trệt 3,6m, tầng lầu 3,4m. Hình thức kiến trúc hài hòa với kiến trúc tổng thể xung quanh và phù hợp với tính chất công trình trường mầm non.



+ Mái lợp tôn giả ngói dày 0,45 ly màu đỏ, độ dốc 50%, xà gồ thép C100, cách khoảng 0,6m.



+ Nền nhà lát gạch ceramic 300 x 300 màu ghi nhạt, chân tường ốp gạch len 100x 300, màu sậm.



+ Khu vệ sinh: Nền, sàn lát gạch ceramic 200 x 200 chống trơn, xung quanh tường vệ sinh ốp gạch ceramic 200x250, cao 1.5m.



+ Mặt ngoài nhà sơn nước màu xanh ngọc nhạt kết hợp các mảng tường ốp gạch cháy Đồng Nai tạo điểm nhấn cho mặt đứng công trình. Lam nắng, lam gió, chỉ trang trí sơn nước trắng. Đặc biệt hệ thống lam trang trí ở mặt đứng chính của công trình sử dụng kết hợp 3 màu tương phản: đỏ, xanh dương và vàng tạo hiệu quả thẩm mỹ thu hút sự chú ý và làm tăng ý thích đến trường của trẻ.



+ Tường trong nhà sơn nước màu hồng nhạt, trần sơn nước trắng.



+ Bậc tam cấp, cầu thang lát tấm đá mài dày 2cm, màu đỏ nâu điểm trắng, mũi bậc mài tròn.



+ Toàn bộ cửa đi cửa sổ sắt- kính, sơn màu xanh rêu. cửa VS dùng cửa nhựa Đài Loan trắng.



+ Thoát nước mái vào sê nô, chảy xuống bằng ống nhựa PVC d114, đi chìm trong hộp gen kỹ thuật.



+ Bậc thềm, bó nền , cầu thang xây gạch thẻ 4x8x18, vữa XM #75.



+ Trát trần, tường bằng vữa XM #75, dày 15.


2d. Giải pháp kết cấu :


Để thiết kế kỹ thuật chi tiết phải khoan khảo sát địa chất, xác định cường độ và sức chịu tải của đất nền. Căn cứ vào số liệu khảo sát địa chất của các công trình lân cận thì đây là khu vực đất tốt có sức chịu tải cao , dự kiến chọn phương án móng đơn trên nền đất nự nhiên. (Do mặt bằng chưa được bàn giao theo kế họach vì vậy chưa tiến hành khảo sát địa chất để có số liệu tính tóan).

2e. Hệ  thống kỹ thuật :


+ Hệ thống thoát nước nội bộ công trình : 

· Thoát nước mưa trên bề mặt xung quanh công trình sử dụng dạng mương hở có nắp dale béton đục lỗ.

· Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý cục bộ trước khi nối vào hệ thống thoát nước đô thị bằng cống ngầm BTCT (300.

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CHÍNH

	Stt
	Tên
	Ñvt
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Ống thoát nước (300 
	Mét
	350
	300.000 
	105.000.000

	2
	Hoá ga  800 x 800
	Bộ
	16
	350.000 
	5.600.000

	3
	Hoá ga 1000 x 1000
	Bộ
	2
	450.000
	900.000

	Cộng
	111.500.000


+ Hệ thống cấp nước nội bộ :

Kết nối với hệ thống cấp nước thủy cục hiện hữu . Tuy nhiên do áp lực nước trong khu vực hiện có không đủ cung cấp cho nhu cầu sử dụng và PCCC, đề xuất khoan 02 giếng lấy nước ở độ sâu khoảng 70 – 100 m và trang bị hệ thống .xử lý nước để phục vụ cho công trình.

	Stt
	Nội dung
	Ký hiệu
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu (m3)
	Ghi chú

	1
	 Nước sinh hoạt cho HS và CB-CNV
	Qsh
	20 l/ng/ngñ
	6
	Tính cho 300 người

	2
	 Nước rửa, tưới cây
	Qr
	10% Qsh
	0,6
	

	3
	 Nước rò rỉ, dự phòng
	Qrr
	10% (Qsh+Qr)
	0,66
	

	
	Lượng nước y/c một ngày đêm
	Qyc
	
	7,26
	


· Chọn đồng hồ đo nước: Qyc<=2 Qđtr

· Chọn đồng hồ đo nước loại turbine:

Cỡ đồng hồ:     50mm.

Lưu lượng đặc trưng:    70mm.

Lưu lượng cho phép:  Qmax = 6,0 l/s.

   


     Qmin  = 0,9 l/s.

· Dung tích két nước có sử dụng máy bơm đóng ngắt tự động:

+ Wk = 5% Qyc = 29,04 x 5% = 1,452 m2/ng/ngñ.

· Nước dự trữ PCCC:

    Hệ thống chữa cháy bên trong nhà được lấy từ 02 họng chữa cháy với lưu lượng mỗi họng là 2,5l/s (TCVN 2622 – 1995) – thời gian cung cấp 3 giờ.


Dung tích bể dự trữ PCCC:



Wdt 
= Wpccc – Wbơm   (Trong thời gian có cháy)



     

= 2 x (2,5x3x3600) – (0,9x3600x3)



      

= 44,28 m3 .

· Từ các số liệu trên, bố trí hệ thống cấp nước nội bộ như sau:

· Khoan 02 giếng khoan công nghiệp để cấp nước với 2 máy bơm, công suất 2HP.

· Xây 01 bể nước ngầm dung tích 50m3 làm bể dự trữ.

· Khoan giếng đóng cấp nước chung cho toàn khu.

· Ống dẫn PVC (27( (42 : 450m.

· 02 Bồn nước inox mái dung tích 2m3/bồn.

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC CHÍNH

	Stt
	Tên
	Ñvt
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Ống cấp nước ( 32
	Mét
	450
	6.500 
	2.925.000

	2
	Giếng khoan + máy bơm nước
	Bộ
	2
	5.000.000 
	10.000.000

	3
	Bồn nước inox 2m3
	Bộ
	4
	5.300.000 
	21.200.000

	4
	Đồng hồ nước
	Bộ
	1
	3.000.000 
	3.000.000 

	5
	Các phụ kiện
	
	
	3.000.000 
	3.000.000 

	
	Cộng
	
	
	
	40.125.000


+ Hệ thống điện:

- Hệ thống cấp điện mạng ngoài:

Điện cung cấp cho nhà trường sẽ được truyền từ hệ thống điện lưới quốc gia đã có sẵn ngoài mặt tiền trường.



Gắn 3 trụ điện để kéo dây vào trường.

Gắn đồng hồ điện.



- Hệ thống điện chiếu sáng bảo vệ công trình:

07 trụ đèn cao áp và dây cáp ngầm.

10 đèn cao áp đặt vào sênô của công trình.

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN

	Stt
	Tên
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Đồng hồ điện 3 pha
	Cái
	1
	7.000.000 
	7.000.000 

	2
	Trụ đèn chiếu sáng sân vườn
	Bộ
	16
	2.500.000 
	40.000.000

	3
	Trụ điện BTCT cao 8m
	Bộ
	3
	1.700.000 
	5.100.000 

	4
	Cáp điện 11 csáng khuôn viên
	Mét
	800
	8.500
	6.800.000

	5
	Các phụ kiện
	
	
	
	5.000.000 

	
	Cộng
	
	
	
	63.900.000




+ Phòng cháy, chữa cháy :


- Bố trí 6 bình chữa cháy  CO2 loại 3 kg và 6 bình chữa cháy MFZ8 loại 8 kg ở các tầng khối nhà chính.

- Tiêu lệnh chữa cháy phòng cháy ở các tầng.

- Xử dụng hồ nước ngầm dự trữ làm hồ PCCC.

- Lắp đặt hệ thống cấp nước cho công tác phòng cháy chữa cháy.

- Trang bị 02 máy bơm chữa cháy chuyên dùng loại động cơ nổ và động cơ điện.

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PCCC

	Stt
	Tên
	Ñvt
	Sl
	Vật tư, nhân công

	
	
	
	
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Ống STK fi 90, fi 76, fi 60
	M
	400
	100.000
	40.000.000

	2
	Phụ kiện đường ống
	Bộ
	1
	8.000.000 
	8.000.000 

	3
	Bộ linh kiện PCCC: hộp,vòi, lăng, van chữa cháy …
	Bộ
	4
	3.500.000 
	14.000.000

	4
	Bình chữa cháy CO2 loại 3kg
	Bình
	6
	350.000 
	2.100.000

	4
	Bình bột chữa cháy MFZ8 loại 8kg
	Bình
	6
	750.000
	4.500.000

	5
	Máy bơm chữa cháy chuyên dùng: bơm động cơ nổ và động cơ điện
	Cái
	2
	35.000.000
	70.000.000 

	6
	Họng tiếp nứơc từ xe chữa cháy
	Bộ
	1
	3.500.000 
	3.500.000 

	7
	Các thiết bị phụ trợ khác: lọc rác,bộ tiêu lệnh, tủ điều khiển tự động, công tắc, đèn chiếu sáng, dây điện …
	Cái
	
	8.000.000 
	8.000.000 

	8
	Công lắp đặt hoàn thiện hệ thống chữa cháy
	
	
	
	10.000.000 

	
	CỘNG
	160.100.000



+ Hệ thống chống sét :

Do đặc điểm dàn trải trên diện tích rộng của công trình => Hệ thống chống sét được thiết kế trên phương án chống sét trực tiếp  theo công nghệ phát tia tiên đạo, thu hút sét tới thiết bị chống sét, ngăn không cho sét đánh vào những vùng khác. Thiết bị của hãng PSR PARARRAYOS ( Tây Ban Nha) với bán kính bảo vệ tối ưu 60m, thiết bị được lắp đặt như sau:

· Thiết bị thu sét được lắp đặt trên cột STK cao 5m, với dây neo giữ cố định, tòan bộ được lắp đặt trên đỉnh mái khối công trình chính.

· Sử dụng cáp đồng trần 60mm2 làm cáp thoát sét. Đoạn từ mái nhà xuống trạm tiếp địa được luồn trong ống PVC Þ21.

· Hệ tiếp địa là 01 giếng thóat dòng sét sâu 20 mét. Điện trở cho hệ thống thóat sét này phải đảm bảo nhỏ hơn 10 Ohm.

· Trườc mùa mưa hàng năm phải kiểm tra lại hệ thống chống sét.

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
	Stt
	Tên
	Ñvt
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	Kim thu sét phóng tia tiên đạo, bán kính phủ Rmax = 60m
	Bộ
	1
	25.000.000 
	25.000.000

	2
	Nắp tole chống dột
	Cái
	1
	50.000 
	50.000

	3
	Trụ đỡ, chân đế, dây neo
	Bộ
	1
	2.000.000
	2.000.000

	4
	Cáp đồng 60mm2
	Mét
	150
	80.000
	12.000.000

	5
	Ống PVC d27
	Mét
	60
	5.000
	300.000

	6
	Hệ thống giếng thóat sét
	Bộ
	1
	5.000.000
	5.000.000

	7
	Hộp kiểm tra bộ phận nối đất
	Bộ
	1
	200.000
	200.000

	8
	Giấy kiểm định của Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật An Tòan Khu Vực 2
	2.000.000
	2.000.000

	7
	Phụ kiện
	2.500.000
	2.500.000

	Cộng
	49.050.000


VI -  ƯỚC TÍNH TỔNG VỐN ĐẦU TƯ

1. Chi phí xây lắp:

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ XÂY LẮP

	STT
	Hạng mục
	ÑVT
	Định mức
	Khối lượng
	Thành tiền trước thuế
	Thuế
	Thành tiền sau thuế

	
	
	
	
	
	
	VAT
	Thành tiền
	

	1. XÂY DỰNG
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phần đập phá tháo dỡ
	m2
	60.000
	3.656,36
	219.381.600
	10%
	21.938.160
	241.319.760

	2
	Khối nhà chính
	m2
	1.900.000
	2.690
	5.111.000.000
	10%
	511.100.000
	5.622.100.000

	3
	Cổng
	M2
	550.000
	25
	13.750.000
	10%
	1.375.000
	15.125.000

	4
	Tường rào mặt tiền
	Md
	1.200.000
	120
	144.000.000
	10%
	14.400.000
	158.400.000

	5
	Tường rào mặt hông
	Md
	1.000.000
	220
	220.000.000
	10%
	22.000.000
	242.000.000

	6
	Nhà bảo vệ
	M3
	1.600.000
	6,25
	10.000.000
	10%
	1.000.000
	11.000.000

	7
	Nhà xe
	m2
	1.100.000
	48
	52.800.000
	10%
	5.280.000
	58.080.000

	2. HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
	
	
	
	40.125.000
	10%
	4.012.500
	44.137.500

	3. H.THỐNG THOÁT NƯỚC NỘI BỘ
	
	
	
	111.500.000
	10%
	11.150.000
	122.650.000

	4. HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN
	
	
	
	63.900.000
	10%
	6.390.000
	70.290.000

	5. HỆ THỐNG PCCC
	
	
	
	160.100.000
	10%
	16.010.000
	176.110.000

	6. HỆ THỐNG CHỐNG SÉT
	
	
	
	49.050.000
	10%
	4.905.000
	53.955.000

	7. THẢM CỎ, CÂY XANH
	
	60.000
	1.598,68
	95.920.800
	10%
	9.592.080
	105.512.880

	8. SAN LẤP MẶT BẰNG
	
	70.000
	7.958,16
	557.071.032
	10%
	55.707.103
	612.778.135

	9. SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ
	
	250.000
	1.214,22
	303.555.000
	10%
	30.355.500
	333.910.500

	10.SÂN LÁT GẠCH CON SÂU
	
	200.000
	803,50
	160.700.000
	10%
	16.070.000
	176.770.000

	11.HỒ NƯỚC PCCC
	
	1.100.000
	50
	55.000.000
	10%
	5.500.000
	60.500.000

	TỔNG CỘNG
	7.367.853.432
	736.785.343
	8.104.638.775



CỘNG  (Zxl)
=          
7.367.853.432ñ


Thuế GTGT = 10%  (Zxl)
=
736.785.343ñ


(Gxl)  =  (Zxl) + Thuế GTGT  
=  
8.104.638.775ñ

2. Chi phí trang thiết bị:

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ TRANG THIẾT BỊ
	Stt
	Tên
	Ñvt
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	A/ PHÒNG HỌC: 
	
	
	
	

	
	1/ Phòng học nhóm trẻ: 2 phòng
	
	
	
	36.410.000

	1
	Bộ bàn ghế nhà trẻ – chân sắt mặt GG phủ PU
	Bộ
	50
	290.000
	14.500.000

	2
	Bàn ghế giáo viên: Bàn Okal men,kt 1,2x0,6x0,75; Ghế sắt bọc nệm
	Bộ
	2
	967.000
	1.934.000

	3
	Bảng 4 chức năng 0,8 x 1,2m viền nhôm
	Bộ
	2
	248.000
	496.000

	4
	Đồ chơi trong lớp
	Bộ
	2
	3.000.000
	6.000.000

	5
	Giá khăn 15 móc 1,45 x 0,4
	Cái
	4
	200.000
	800.000

	6
	Tủ để cặp, dép
	Cái
	2
	2.500.000
	5.000.000

	7
	Kệ để đồ chơi
	Cái
	2
	700.000
	1.400.000

	8
	Bình lọc nước 
	Bộ
	2
	500.000
	1.000.000

	9
	Tủ đựng chiếu gối
	Cái
	2
	2.640.000
	5.280.000

	
	2/ Phòng học lớp mầm: 2 phòng
	
	
	
	41.936.000

	1
	Bộ bàn ghế lớp mầm
	Bộ
	60
	312.000
	18.720.000

	2
	Bàn ghế giáo viên: Bàn Okal men,kt 1,2x0,6x0,75; Ghế sắt bọc nệm
	Bộ
	2
	967.000
	1.934.000

	3
	Bảng 4 chức năng 0,8 x 1,2m viền nhôm
	Bộ
	2
	248.000
	496.000

	4
	Đồ chơi trong lớp
	Bộ
	2
	3.000.000
	6.000.000

	5
	Tranh THMTXQ lớp mầm ( gồm 10 đề tài)
	Bộ
	2
	653.000
	1.306.000

	6
	Giá khăn 15 móc 1,45 x 0,4
	Cái
	4
	200.000
	800.000

	7
	Tủ để cặp, dép
	Cái
	2
	2.500.000
	5.000.000

	8
	Kệ để đồ chơi
	Cái
	2
	700.000
	1.400.000

	9
	Bình lọc nước 
	Bộ
	2
	500.000
	1.000.000

	10
	Tủ đựng chiếu gối
	Cái
	2
	2.640.000
	5.280.000

	
	3/ Phòng học lớp chồi: 2 phòng
	
	
	
	44.576.000

	1
	Bộ bàn ghế lớp chồi
	Bộ
	60
	348.000
	20.880.000

	2
	Bàn ghế giáo viên: Bàn Okal men,kt 1,2x0,6x0,75; Ghế sắt bọc nệm
	Bộ
	2
	967.000
	1.934.000

	3
	Bảng 4 chức năng 0,8 x 1,2m viền nhôm
	Bộ
	2
	248.000
	496.000

	4
	Đồ chơi trong lớp
	Bộ
	2
	3.000.000
	6.000.000

	5
	Tranh THMTXQ lớp chồi ( gồm 16 đề tài)
	Bộ
	2
	893.000
	1.786.000

	6
	Giá khăn 15 móc 1,45 x 0,4
	Cái
	4
	200.000
	800.000

	7
	Tủ để cặp, dép
	Cái
	2
	2.500.000
	5.000.000

	8
	Kệ để đồ chơi
	Cái
	2
	700.000
	1.400.000

	9
	Bình lọc nước 
	Bộ
	2
	500.000
	1.000.000

	10
	Tủ đựng chiếu gối
	Cái
	2
	2.640.000
	5.280.000

	
	3/ Phòng học lớp lá: 2 phòng
	
	
	
	47.050.000

	1
	Bộ bàn ghế lớp lá
	Bộ
	60
	384.000
	23.040.000

	2
	Bàn ghế giáo viên: Bàn Okal men,kt 1,2x0,6x0,75; Ghế sắt bọc nệm
	Bộ
	2
	967.000
	1.934.000

	3
	Bảng 4 chức năng 0,8 x 1,2m viền nhôm
	Bộ
	2
	248.000
	496.000

	4
	Đồ chơi trong lớp
	Bộ
	2
	3.000.000
	6.000.000

	5
	Tranh THMTXQ lớp lá ( gồm 25 đề tài)
	Bộ
	2
	1.050.000
	2.100.000

	6
	Giá khăn 15 móc 1,45 x 0,4
	Cái
	4
	200.000
	800.000

	7
	Tủ để cặp, dép
	Cái
	2
	2.500.000
	5.000.000

	8
	Kệ để đồ chơi
	Cái
	2
	700.000
	1.400.000

	9
	Bình lọc nước 
	Bộ
	2
	500.000
	1.000.000

	10
	Tủ đựng chiếu gối
	Cái
	2
	2.640.000
	5.280.000

	
	B/ VĂN PHÒNG: 
	
	
	
	

	
	1/ Phòng Hiệu trưởng, Hiệu phó:
	
	
	
	28.608.000

	1
	Máy vi tính Pentium IV
	Bộ
	1
	9.500.000
	9.500.000

	2
	Bàn để máy vi tính
	Bộ
	1
	750.000
	750.000

	2
	Bộ Salon
	Bộ
	1
	7.000.000
	7.000.000

	3
	Bàn văn phòng Okal men

 kt 1,45 x 0,75 x 0,7
	Bộ
	2
	1.950.000
	3.900.000

	4
	Ghế xoay
	Bộ
	2
	300.000
	600.000

	5
	Tủ đựng hồ sơ sắt
	Bộ
	2
	1.950.000
	3.900.000

	6
	Bảng mica trắng nhôm hộp kt 1,2x1,4m
	Bộ
	2
	985.000
	1.970.000

	7
	Ghế bọc nệm chân sắt
	Bộ
	4
	247.000
	988.000

	
	2/ phòng nghỉ giáo viên:
	
	
	
	10.722.000

	1
	Ghế bọc nệm chân sắt
	Bộ
	6
	247,000
	1.482.000

	2
	Giường nghỉ 0,9x2,0
	Bộ
	4
	1.200.000
	4.800.000

	3
	Bàn uống nước kt 1,0x0,5x0,75
	Bộ
	2
	650.000
	1.300.000

	4
	Bàn làm việc văn phòng 1,2x0,6x0,75
	Bộ
	1
	1.190.000
	1.190.000

	5
	Tủ đựng hồ sơ sắt
	Bộ
	1
	1.950.000
	1.950.000

	
	3/ phòng Y tế:
	
	
	
	7.836.000

	1
	Bàn khám bệnh Okal men 1,2x0,6x0,75
	Bộ
	1
	1.190.000
	1.190.000

	2
	Ghế bocï nệm chân sắt
	Bộ
	4
	247.000
	988.000

	3
	Cân sức khỏe
	Cái
	1
	1.540.000
	1.540.000

	4
	Bảng formica 1,2 x 1,8 viền nhôm
	Cái
	1
	368.000
	368.000

	5
	Giường cá nhân
	Bộ
	2
	900.000
	1.800.000

	6
	Tủ thuốc kt 1,2 x 0,4 x 1,8 kính lùa, ván okal
	Bộ
	1
	1.950.000
	1.950.000

	
	4/Phòng hành chánh:
	
	
	
	27.297.000

	1
	Bàn làm việc văn phòng Okal men

 kt 1,2x0,6x0,75m
	Bộ
	3
	1.190.000
	3.570.000

	2
	Tủ đựng hồ sơ sắt kt 0,914x0,463x1,83m
	Bộ
	2
	1.950.000
	3.900.000

	3
	Bảng mica trắng viền nhôm kt 1,2x1,4m
	Bộ
	2
	418.000
	836.000

	4
	Ghế bọc nệm cân sắt
	Cái
	3
	247.000
	741.000

	5
	Máy vi tính pentium IV
	Bộ
	1
	9.500.000
	9.500.000

	6
	Máy in Laser HP1015
	Bộ
	1
	8.000.000
	8.000.000

	7
	Bộ bàn cho máy vi tính 
	Bộ
	1
	750.000
	750.000

	
	5/ Phòng sọan giáo án:
	
	
	
	4.564.000

	1
	Bàn 2,4 x 1,2 x 0,75
	Bộ
	1
	1.600.000
	1.600.000

	2
	Ghế bọc nệm chân sắt
	Cái
	12
	247.000
	2.964.000

	
	6/Phòng họp Giáo viên
	
	
	
	24.960.000

	1
	Bàn họp mặt Okal 1,2x2,4x0,75m
	Bộ
	4
	2.000.000
	8.000.000

	2
	Ghế bọc nệm chân sắt
	Bộ
	40
	247.000
	9.880.000

	3
	Bảng mica trắng nhôm hộp 1,2x1,4m
	Bộ
	4
	985.000
	3.940.000

	4
	Bàn làm việc văn phòng 1,2x0,6x0,75
	Bộ
	1
	1.190.000
	1.190.000

	5
	Tủ đựng hồ sơ sắt
	Bộ
	1
	1.950.000
	1.950.000

	
	7/Phòngbảo vệ:
	
	
	
	709.000

	1
	Bàn văn phòng kt 1,2 x 0,6 x 1,75
	Bộ
	1
	567.000
	567.000

	2
	Ghế chân sắt sơn tĩnh điện
	Bộ
	1
	142.000
	142.000

	
	C/ PHÒNG CHỨC NĂNG: 
	
	
	
	

	
	1/ Phòng âm nhạc:
	
	
	
	52.411.000

	1
	Đàn nhỏ bằng gỗ (guitar)
	Cái
	4
	52.000
	208.000

	2
	Đàn nhỏ bằng gỗ (mandoline)
	Cái
	4
	52.000
	208.000

	3
	 Đàn nhỏ bằng gỗ (violon)
	Cái
	4
	52.000
	208.000

	4
	Đàn bằng gỗ (tranh)
	Cái
	4
	92.000
	368.000

	5
	Đàn dân tộc
	Bộ
	1
	640.000
	640.000

	6
	Trống đánh lớn (nhựa màu)
	Cái
	2
	18.000
	36.000

	7
	Trống cơm (nhựa màu)
	Cái
	4
	18.500
	76.000

	8
	Lắc gỗ A & C (phát triển thính, xúc giác)
	Cái
	2
	25.000
	50.000

	9
	Lắc vòng khuyên (phát triển thính, xúc giác)
	Cái
	5
	25.000
	125.000

	10
	Đàn Organ YAMAHA
	Cái
	1
	4.000.000
	4.000.000

	11
	Đàn ghita
	Cái
	1
	110.000
	110.000

	12
	TV Sony 21 inch
	Cái
	1
	4.500.000
	4.500.000

	13
	Đầu video Hifi
	Cái
	1
	4.000.000
	4.000.000

	14
	Tủ đặt TV + đầu video
	Cái
	1
	600.000
	600.000

	15
	Ampli (600W)
	Bộ
	1
	3.100.000
	3.100.000

	16
	Mixer (8 chanel)
	Cái
	1
	1.960.000
	1.960.000

	17
	Loa (40cm)
	Bộ
	1
	4.320.000
	4.320.000

	18
	Micro không dây
	Cái
	1
	600.000
	600.000

	19
	Micro có dây
	Cái
	1
	260.000
	260.000

	20
	Bàn ghế trẻ
	Bộ
	60
	384.000
	23.040.000

	21
	Bảng formica (1,2 x 1,8 viền nhôm)
	Cái
	1
	368.000
	368.000

	22
	Kệ âm nhạc (1,5 x 0,8 x 0,25 gỗ màu)
	Cái
	2
	850.000
	1.700.000

	23
	Bàn ghế giáo viên: Bàn Okal men, kt 1,2x0,6x0,75; Ghế sắt bọc nệm
	Bộ
	2
	967.000
	1.934.000

	
	D/ PHÒNG PHỤC VỤ:
	
	
	
	

	
	1/ Phòng giặt ủi:
	
	
	
	14.478.000

	1
	Máy giặt 6Kg
	Cái
	2
	5.200.000
	10.400.000

	2
	Bàn ủi đồ
	Cái
	2
	160.000
	320.000

	3
	Bàn ủi
	Cái
	2
	300.000
	600.000

	4
	Tủ đồ sạch (1,2 x 0,4 x 1,8 kính lùa, ván Okal)
	Cái
	2
	1.579.000
	3.158.000

	
	2/ Bếp nấu – sọan – chia:
	
	
	
	59.910.000

	1
	Bếp gaz + hệ thống cấp gaz gồm:

 - 4 bếp công nghiệp vỏ bằng inox 3,4 x 0,78 x 0,55

 - Hệ thống cấp gồm 6 bình lọai 50kg gaz ống
	Bộ
	1
	15.000.000
	15.000.000

	2
	Tủ hấp cơm vỏ inox
	Cái
	1
	8.500.000
	8.500.000

	3
	Bình inox chứa nước chín có nắp đậy
	Cái
	1
	1.500.000
	1.500.000

	4
	Máng hút khói inox kt 5 x 0,8 có 2 motor hút khói
	Bộ
	1
	8.000.000
	8.000.000

	5
	Bồn rửa inox dày 1,5 ly  gồm 2 bồn + 2 vòi + 2 bộ xả. Bồn mũ  kt 0,6 x 0,6 x 0,3; bàn kt 2,5 x 0,75 x 0,8
	Cái
	1
	2.600.000
	2.600.000

	6
	Bàn xắt thái inox dày 2 ly có 2 tầng 2 x 0,8 x 0,8
	Cái
	1
	3.500.000
	3.500.000

	7
	Bàn tiếp phẩm inox 1,2 ly có 3 tầng 2 x 1,2 x 0,8
	Cái
	1
	3.000.000
	3.000.000

	8
	Bàn chia thực pgẩm inox 1,2 ly, phía dưới có tủ
	Cái
	1
	3.000.000
	        3.000.000

	9
	Xe đẩy đựng gia vị inox 2 tầng: 0,5 x 0,4 x 1,0
	Cái
	1
	1.000.000
	1.000.000

	10
	Nồi nấu inox các lọai
	Bộ
	1
	4.000.000
	4.000.000

	11
	Kệ để xoong nồi inox thanh tròn 1,8 x 1 x 1,2
	Cái
	1
	3.000.000
	3.000.000

	12
	Xe đẩy thức ăn inox 0,7 x 0,4 x 0,85
	Cái
	2
	1.005.000
	2.010.000

	13
	Máy quay sinh tố
	Cái
	2
	450.000
	900.000

	14
	Máy đánh trứng
	Cái
	1
	400.000
	400.000

	15
	Máy xay thịt Motor 1HP có giá đỡ + vỏ inox
	Cái
	1
	3.500.000
	3.500.000

	
	E/ SÂN NGÒAI TRỜI:
	
	
	
	32.508.000

	1
	Đu quay 4 chỗ ghế gấu (ĐK 1,6m composite)
	Cái
	2
	2.866.500
	5.733.000

	2
	Ghế thăng bằng (NT và MG)
	Cái
	5
	365.000
	1.825.000

	3
	Thang leo + cầu trượt 2 máng
	Cái
	3
	1.050.000
	3.150.000

	4
	Xích đu 3 con giống khung sắt
	Cái
	2
	5.250.000
	10.500.000

	5
	Nhà bóng lục giác đk 2,8m có cầu trượt, bóng
	Cái
	2
	3.600.00
	7.200.000

	6
	Thang leo chữ A xếp
	Cái
	2
	690.000
	1.380.000

	7
	Ván dốc (NT và MG)
	Cái    
	4
	360.000
	1.440.000

	8
	Ngựa gỗ
	con
	8
	160.000
	1.280.000

	
	F/ VẬN THĂNG:
	
	
	
	40.000.000

	1
	 Vận thăng (nâng thức ăn)
	Cái
	1
	40.000.000
	40.000.000

	
	
	
	
	
	

	
	CỘNG
	473.975.000



CỘNG  (Ztb)

:            473.975.000ñ


Thuế GTGT = 10%  (Ztb)
 
=              47.397.500ñ


(Gtb)  =  (Ztb) + Thuế GTGT  
   =           
521.372.500ñ


3. Chi phí kiến thiết cơ bản khác:

- Chi phí xây lắp trước thuế (Zxl):         7.367.853.432đ

- Chi phí trang thiết bị trước thuế (Ztb):   473.975.000đ

- Chi phí xây lắp + Thiết bị trước thuế (Z): Zxl + Ztb = 7.841.828.432đ
Chi phí khảo sát đất nền:

	Nội dung
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	-  Khoan lấy mẫu (mã hiệu : 03.1.01)
	M
	60
	299.784
	17.987.040

	- Thí nghiệm (mã hiệu: 12.1.30B)
	Mẫu
	30
	225.501
	6.765.030

	- Thí nghiệm SPT (mã hiệu: 13.1.41)
	Lần
	30
	82.703
	2.481.090

	
	
	
	Cộng
	27.233.160

	- Lập báo cáo khảo sát địa chất (5%)
	
	
	
	1.361.658

	
	
	
	Cộng
	28.594.818

	- Điều chỉnh nhân công theo thông tư 16/2005/TT-BXD
	29.094.818ñ x 1,42
	41.314.641

	- Thuế VAT ( 10%)
	
	4.131.464

	
	Tổng cộng
	45.446.105

	
	Làm tròn
	45.446.000


             BẢNG TÍNH CHI PHÍ KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC

	STT
	CHI PHÍ
	CÁCH TÍNH
	THÀNH TIỀN

	I
	Chi phí khác
	
	353.243.775

	1
	- Chi phí khảo sát
	
	45.446.000

	2
	- Chi phí lập dự án
	Z x 0,6438% 
	50.488.602

	3
	- Chi phí lập thiết kế kỹ thuật & dự toán
	Zxl x 2,827% x 1.1
	229.078.591

	4
	- Chi phí bảo hiểm công trình
	Z x 0,36%
	28.230.582

	II
	Chi phí quản lý dự án
	Z x 6,1671%
	483.611.291

	1
	- Chi phí thẩm định thiết kế cơ sở
	Z x 0,0356%
	2.787.990

	2
	- Chi phí thẩm định TKKT
	Zxl x 0.1613% x 1.05
	13.281.511

	3
	- Lệ phí thẩm tra tổng dự toán
	Zxl x 0,1583 x 1.05
	12.246.664

	4
	- Chi phí lập và đánh giá hồ sơ thầu xây lắp
	Zxl x 0,3056% x 1.05
	23.643.815

	5
	- Chi phí lập và đánh giá hồ sơ thầu thiết bị
	Ztb x 0,234% x 1.05
	1.164.557

	6
	- Chi phí giám sát thi công xây lắp
	Zxl x 1,980% x 1.05
	153.155.306

	7
	- Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	Ztb x 0.636% x 1.05
	3.165.205

	8
	- Chi phí thẩm tra quyết toán
	Z x 0,0972%
	7.621.779

	
	TỔNG CHI PHÍ KIẾN THIẾT CƠ BẢN KHÁC
	836.855.066


TỔNG MỨC ĐẦU TƯ:

	STT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	
	GIÁ TRỊ

	1
	- Chi phí xây lắp 
	Gxl
	8.104.638.775

	2
	- Chi phí trang thiết bị
	Gtb
	521.372.500

	2
	- Chi phí kiến thiết cơ bản khác
	Zkt
	836.855.066

	3
	- Dự phòng phí 10%(Gxl + Gkt)
	
	862.601.127

	TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CHO CÔNG TRÌNH
	
	10.325.467.469

	LÀM TRÒN
	
	10.325.467.000


VII. NGUỒN VỐN & KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư được thực hiện như sau:

1. Phần không đấu thầu:

a) Chi phí khác

:
   836.855.066 đồng

b) Dự phòng phí
:
   862.601.127 ñoàâng

2. Phần đấu thầu:

a) Gói thầu (xây lắp) số 1:

· Giá gói thầu : 8.104.638.775 đồng

· Nguồn tài chính thực hiện: ngân sách thành phố.

· Phương thức áp dụng: Một túi hồ sơ.

· Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

b) Gói thầu (thiết bị) số 2:

· Giá gói thầu : 521.372.500 đồng

· Nguồn tài chính thực hiện: ngân sách thành phố

· Phương thức áp dụng: Một túi hồ sơ.

· Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – HÌNH THỨC QUẢN LY ÙDỰ ÁN

1. Kế hoạch thực hiện:

· Lập dự án & thiết kế cơ sở


:
04 tuần

· Thẩm định dự án




:
03 tuần

· Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công

:
08 tuần

· Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công
:
03 tuần

· Lập hồ sơ mời thầu và xét thầu

:
03 tuần

· Thi công xây dựng



:
36 tuần

· Quyết toán và bàn giao công trình

:
04 tuần

        --------------








CỘNG
:
61 tuần

2.  Hình thức quản lý dự án:

Ban Quản Lý Dự Án Khu Vực Quận Thủ Đức trực tiếp quản lý thực hiện dự án này.

IX. HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI

· Dự án góp phần tích cực thực hiện chủ trương chính sách giáo dục của Đảng và nhà nước, nâng cao trình độ dân trí cho xã hội nói chung và cho những khu vực vùng ven khu vực nội thành đang trên đà đô thị hóa mạnh mẽ.

· Giải quyết bước đầu những khó khăn về mạng lưới cơ sở giáo dục cho Quận Thủ Đức, đáp ứng được nhu cầu mong mỏi của các bậc phụ huynh cho con em đến trường.

X. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Qua nội dung trình bày trên cũng như yêu cầu thực tế về phòng lớp cho ngành giáo dục ở Quận trong hiện tại và những năm tới là nhu cầu cấp bách.


Kính đề nghị Ủy Ban Nhân Dân Thành phố, Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố, và các Sở Ngành chức năng khác xem xét phê duyệt dự án Trường Mầm non Tam Phú để sớm đưa công trình vào thi công và sử dụng nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong giảng dạy.


- Tiến độ thi công: 9 tháng sau khi khởi công.
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